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Summary 

Single-crystal α-MnO2 nanoneedles have been synthesized  by a solid state reaction of 
KMnO4 and Mn(CH3COO)2.4H2O at room temperature with sodium chloride salt as a dispersant. 
The main manganese oxidation state, crystal structure and morphology of the synthesized 
products were examined by chemical ananlysis, XRD, SEM, TEM, �methods. The results show 
that α-MnO2 nanoneedles with diameters of 10 -20 nm and lengths of a few hundred nanometers 
were prepared in high yeild (> 95%). Mean SBET of 162 m2/g was achieved for the α-MnO2 
products. It has also established that the existence of crystalline NaCl as a dispersant was the 
important factor effecting to the growth of α-MnO2 crystals. 

 
I - MỞ ĐẦU  

Mangan đioxit có nhiều tính chất hóa lý đặc 
trưng, tương đối rẽ và thân thiện với môi trường 
nên được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp. 
Nó có thể tồn tại dưới hơn 14 dạng thù hình 
khác nhau, bao gồm α, β, γ, ε, δ-MnO2, � [1, 
2]. Trong đó, α-MnO2 là một trong những dạng 
tiêu biểu với nhiều ứng dụng quan trọng như 
làm vật liệu điện cực cho pin liti [3 - 5], vật liệu 
rây phân tử hoặc ion (ion/molecular sieves) [6, 
7], chất quang xúc tác (photocatalyst) [6], ... α-
MnO2 thuộc hệ tinh thể tứ diện I4/m (No. 87), 
họ hollandit, với cấu trúc rỗng kiểu ống (tunnel) 
[6, 8, 9]. 

Ngày nay, các nhà khoa học quan tâm 
nghiên cứu điều chế mangan đioxit cỡ nano với 
hy vọng tạo ra được vật liệu có tính năng vượt 
trội và mở ra hướng ứng dụng mới so với 
mangan đioxit thông thường. Một vài nghiên 
cứu trước đây cho thấy có thể tổng hợp nano α-

MnO2 từ các tiền chất KMnO4 và Mn(II) theo 
các phương pháp phản ứng khác nhau. Chẳng 
hạn, bằng phản ứng oxi hóa khử ở trạng thái rắn 
(solid state redox reaction) giữa KMnO4 với các 
muối hydrat của Mn(II), Qingwen Li (2003) [1] 
đã điều chế được hỗn hợp (α+δ)-MnO2 có cỡ 
hạt trung bình khoảng 10-50 nm và hình dạng 
thay đổi từ hạt hình kim đến hạt hình cầu tùy 
theo thời gian nghiền. Gần đây hơn, Yuanhui 
Zheng và các cộng sự (2006) [2] đã tổng hợp 
thành công nano α-MnO2 dạng sợi đa nhánh từ 
phương pháp phản ứng ngược dòng (refluxing 
reaction method) giữa KMnO4 và 
Mn(CH3COO)2 ở 100oC.  

Trong công trình này, chúng tôi nghiên cứu 
điều chế nano α-MnO2 theo phương pháp phản 
ứng pha rắn giữa KMnO4 và 
Mn(CH3COO)2.4H2O trong điều kiện có mặt 
muối NaCl làm chất phân tán. Sự ảnh hưởng của 
chất phân tán và các yếu tố khác đến hiệu quả 
phản ứng và các đặc tính cấu trúc của sản phẩm 
được khảo sát.  
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II - THỰC NGHIỆM 

1. Vật liệu: Mn(CH3COO)2.4H2O, KMnO4, 
NaCl hạng tinh khiết. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

a) Điều chế nano mangan đioxit 

Phương pháp phản ứng oxi hóa khử pha rắn 
giữa KMnO4 và muối Mn(II) dựa trên phản ứng 
cơ sở sau:  

2MnO4
- + 3Mn2+ + 2H2O = 5MnO2 + 4H+ (1) 

Theo Qingwen Li [1], nước kết tinh trong 
các tác chất là rất cần thiết cho phản ứng (1). 
Ngoài ra, ion H+ sinh ra trong phản ứng với hàm 
lượng ngày càng tăng có thể phá hủy sản phẩm. 
Do vậy, tác chất Mn(II) nên là muối hydrat có 
gốc anion tạo được axit dễ bay hơi với ion H+. 
Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng 
Mn(CH3COO)2.4H2O vì mục đích đó. Đồng 
thời, nhằm giảm mật độ tiếp xúc giữa các cấu tử 
tác chất, NaCl được sử dụng như là chất phân 
tán. 

Đầu tiên, nghiền trộn riêng từng tác chất 
KMnO4 và Mn(CH3COO)2.4H2O với 1/2 lượng 
chất phân tán (tất cả các chất đã được sấy khô ở 
60oC) trong khoảng 30 phút. Sau đó, hai hỗn 
hợp được đưa vào nghiền phản ứng tại nhiệt độ 
phòng, trong thiết bị nghiền hành tinh 
Pulverisette 6 (Fritsch-Đức) với tốc độ 200 
vòng/phút và thời gian xác định. Hỗn hợp sau 
nghiền được già hóa trong một bể điều nhiệt tại 
các chế độ nhiệt và thời gian khác nhau. Sau già 
hóa, rửa sạch sản phẩm với nước cất rồi sấy khô 
ở 105oC trong 12 giờ và nung ở 200oC trong 2 
giờ. Cho mỗi thí nghiệm, lượng tác chất sử dụng 
là: mo

KMnO4 = 20g; nKMnO4/nMn(CH3COO)2 = 2/3.  

b) Đặc trưng các tính chất hóa lý của vật liệu 

- Chỉ số x của MnOx và hàm lượng MnOx 
trong sản phẩm được xác định bằng phương 
pháp chuẩn độ điện thế với dung dịch FeSO4 
trong môi trường axit và phương pháp chuẩn độ 
complexon với EDTA [8]. 

- Phân tích thành phần và cấu trúc tinh thể 
sản phẩm bằng phương pháp nhiễu xạ tia X 
(XRD) trên thiết bị SIEMEN 500 (Đức) với bức 
xạ CuKα (λ = 1,5406 Å). Phổ đồ được ghi trong 

vùng 2θ = 10 – 80o, với bước nhảy là 0,030o và 
thời gian đếm 0,7 giây/bước. 

- Phương pháp chụp ảnh SEM (Hitachi S-
4800 UHR-FE-SEM, Nhật) và TEM (JEOL 
TEM 1010  - Nhật) được sử dụng để xác định 
kích thước và hình thái bề mặt của sản phẩm. 

- Diện tích bề mặt riêng được đo bằng 
phương pháp hấp thụ/giải hấp thụ N2 tại 77K 
trên máy CHEMBET 3000 (Quantachrome, 
USA). 

III - KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

1. Mức độ oxi hóa và hiệu suất phản ứng 

Sản phẩm thu được từ phản ứng oxi hóa 
Mn2+ bởi MnO4

- không chỉ là MnO2 mà có thể 
còn các tạp phẩm với trạng thái oxi hóa của 
mangan thấp hơn +4, tùy vào mức độ oxi hóa 
của phản ứng. Tổng quát, phản ứng này có thể 
được viết như sau: 

2(x-1)MnO4
-  + (7-2x)Mn2+ + (8-3x)H2O =  

5MnOx   +  2(8-3x)H+         (2) 

Để đánh giá hiệu quả của qui trình điều chế, 
cần xác định được mức độ oxi hóa và hiệu suất 
phản ứng. Mức độ oxi hóa được khảo sát thông 
qua chỉ số x trong sản phẩm MnOx (mức độ oxi 
hóa của phản ứng được xem là cao nhất khi x = 
2). Hiệu suất được tính từ tỷ lệ khối lượng giữa 
MnOx thực thu và MnO2 lý thuyết theo phản ứng 
(2) với x = 2. 

Thực nghiệm cho thấy, phản ứng diễn ra 
nhanh ngay nhiệt độ thường nhưng hiệu quả của 
cả qui trình điều chế chịu ảnh hưởng bởi nhiều 
yếu tố như thời gian nghiền phản ứng, nhiệt độ 
và thời gian già hóa, hàm lượng chất phân tán 
(bảng 1). 

Từ bảng 1, nhận thấy tại điều kiện không có 
chất phân tán và các yếu tố khác không đổi, khi 
kéo dài thời gian nghiền phản ứng từ 30 đến 120 
phút thì hiệu suất phản ứng tăng mạnh từ 86,2 
lên 98,1%; đồng thời trạng thái oxi hóa trung 
bình của Mn trong sản phẩm cũng tăng từ 3,68 
đến 3,74. Điều này có nghĩa hiệu quả của qui 
trình điều chế được nâng cao khi tăng thời gian 
nghiền phản ứng.  

Sau công đoạn nghiền, công đoạn già hóa 
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cũng có ý nghĩa quan trọng đối với qui trình 
điều chế mangan đioxit theo phương pháp phản 
ứng pha rắn. Kết quả khảo sát cho thấy sản 
phẩm thu được sau 60 phút nghiền phản ứng mà 
không qua già hóa có chỉ số x thấp, khoảng 
1,71. Trong khi, chỉ số x của các sản phẩm được 
già hóa đều cao hơn 1,77, thậm chí với thời gian 
nghiền phản ứng chỉ là 30 phút. Như vậy, trong 
công đoạn nghiền, phản ứng đã xảy ra nhưng 
chưa hoàn toàn. Quá trình già hóa giúp cho sự 
chuyển hóa của các tác chất tiếp diễn. Sự 

chuyển hóa này sẽ triệt để hơn khi được già hóa 
ở nhiệt độ cao và thời gian kéo dài. Điều này dễ 
dàng được nhận thấy từ bảng 1: khi tăng nhiệt 
độ già hóa từ 50 đến 120oC thì trạng thái oxi hóa 
trung bình của Mn trong sản phẩm tăng từ 3,56 
lên 3,88 và hiệu suất phản ứng tăng từ 90,7 lên 
99,1%. Tương tự, thời gian già hóa tăng từ 60 
lên 180 phút thì chỉ số x của sản phẩm tăng 
thêm 0,1; còn hiệu suất phản ứng tăng thêm 
5,7%.

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) 

(a)

 
 

Hình 1: Phổ XRD của các mẫu sản phẩm được điều chế trong 2 trường hợp:  
(a) - không có chất phân tán; (b) - 60% NaCl làm chất phân tán 

Các điều kiện kh¸c:nKMnO4/nMn(CH3COO)2 = 2/3; tnghiÒn p.−= 60’; Tgiμ hóa= 120oC; tgiμ hóa= 120’ 
 

Khi muối NaCl được đưa vào hỗn hợp phản 
ứng làm chất phân tán, quan sát sự chuyển màu 
của hỗn hợp tác chất và phân tích các số liệu ghi 
nhận được, nhận thấy: so với trường hợp không 
có NaCl, trong khoảng 30 phút đầu, tốc độ phản 
ứng chậm hơn; hiệu suất phản ứng và chỉ số x 
của sản phẩm thấp hơn. Để nâng cao hiệu suất 
phản ứng và chỉ số x của sản phẩm cần thiết 
phải tiến hành nghiền phản ứng và già hóa trong 
khoảng thời gian đủ dài, ở nhiệt độ thuận lợi. 
Theo kết quả trong bảng 1 thì phản ứng đạt hiệu 
suất đến 98,4% và sản phẩm có chỉ số x là 1,92 
khi thực hiện phản ứng tại điều kiện tnghiền phản ứng 
= 60 phút, tgià hóa= 120 phút, Tgià hóa= 120oC, mặc 
dù lượng NaCl được sử dụng tương đối lớn 
(chiếm đến 60% khối lượng hỗn hợp). Kết quả 
thực nghiệm còn cho thấy tại điều kiện thích 

hợp này, sự hiện diện của NaCl trong hỗn hợp 
tác chất với hàm lượng khác nhau không làm 
ảnh hưởng lớn đến hiệu suất và chỉ số x của sản 
phẩm: hàm lượng NaCl tăng từ 0 đến 60% thì 
chỉ số x của sản phẩm thay đổi khoảng 0,02; 
còn hiệu suất phản ứng giảm khoảng 0,7%. Tuy 
nhiên, chất phân tán NaCl có tác dụng làm giảm 
tốc độ phản ứng đã tạo điều kiện thuận lợi cho 
quá trình hình thành và ổn định tinh thể MnO2 
kích thước nano. Vai trò tích cực này của NaCl 
sẽ được nhận thấy rõ hơn trong các phần thảo 
luận sau (mục 2.và 3.). 

2. Cấu trúc tinh thể của sản phẩm 

Hình 1 biểu diễn phổ XRD của các mẫu 
MnO2 thu được trong điều kiện phản ứng có và 
không có chất phân tán NaCl.  
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Bảng 1: Hiệu suất phản ứng và trạng thái oxi hóa trung bình của Mn trong sản phẩm thu được tại các 
điều kiện tổng hợp khác nhau 

Điều kiện phản ứng 

Chất phân tán 
và hàm lượng 

Thời gian 
nghiền phản 

øng,phót 

Nhiệt 
độ già 
hóa, oC 

Thời gian 
già hóa, 

phút 

Chỉ số x 
của sản 

phẩm MnOx

Trạng thái oxi 
hóa trung bình  
của Mn trong 

sản phẩm 
MnOx

Hiệu suất 
phản ứng, 

% 

30 80 120 1,84 3,68 86,2 

60 80 120 1,86 3,72 92,4 

120 80 120 1,87 3,74 98,1 

60 Không già hóa 1,71 3,42 87,6 

60 80 60 1,80 3,60 89,7 

60 80 180 1,90 3,80 95,4 

60 50 120 1,78 3,56 90,7 

 Không có 
chất phân tán 

60 120 120 1,94 3,88 99,1 

30% NaCl 60 120 120 1,94 3,88 96,6 

60 120 120 60% NaCl 1,92 3,84 98,4 
 

d

a b

c 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình 2: ảnh SEM của các mẫu sản phẩm thu được trong các trường hợp hàm lượng chất phân tán và 

kỹ thuật nghiền trộn khác nhau 
a. không có chất phân tán + nghiền trộn theo cách 1; b. 30% NaCl làm chất phân tán + nghiền trộn theo cách 
1; c. 60% NaCl làm chất phân tán + nghiền trộn theo cách 1; d. 60% NaCl làm chất phân tán + nghiền trộn 
theo cách 2; Các điều kiện khác:nKMnO4/nMn(CH3COO)2 = 2/3; tnghiền p.−= 60’; Tgià hóa= 120oC; tgià hóa= 120’;  
 

Nhận thấy, trong trường hợp không có chất 
phân tán, tất cả các mũi phổ (với cường độ có 
thể xác định) trên phổ đồ (hình 1a) đều tương 

ứng với hệ tinh thể tứ diện [nhóm không gian 
I4/m (No.87)]. Các hằng số mạng tính được là a 
= 9,83  Å và c = 2,86 Å, gần như trùng hợp với 
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giá trị các hằng số mạng của α-MnO2 tổng hợp, 
đã được thừa nhận trong nhiều công trình 
nghiên cứu trước [2, 7, 10, 11]. Tuy nhiên, hàm 
lượng tinh thể α-MnO2 trong sản phẩm không 
lớn. Điều này thể hiện qua độ sắc nét và cường 
độ của các mũi phổ thấp.  

Khi sử dụng tinh thể NaCl làm chất phân tán 
(với hàm lượng 60%) thì sản phẩm thu được có 
phổ XRD như hình 1b. Trên phổ đồ này, toàn bộ 
các mũi của sản phẩm MnO2 trường hợp không 
có chất phân tán đều hiện diện. Tuy có sự xuất 
hiện của 2 mũi mới tại d = 1,634 và 1,356, 
nhưng chúng vẫn thuộc dạng thù hình α-MnO2 

[tương ứng với 2 mặt mạng (600) và (541)]. Như 
vậy, xét về thành phần pha tinh thể trong sản 
phẩm thì so với khi không có chất phân tán, sự 
có mặt của NaCl không làm thay đổi cấu trúc 
tinh thể α-MnO2 và cũng không sinh ra dạng thù 
hình mới. Nhưng sự hiện diện của chất phân tán 
đã có ảnh hưởng tích cực đến độ kết tinh và hàm 
lượng tinh thể α-MnO2 trong sản phẩm. Dễ dàng 
nhận thấy độ sắc nét và cường độ của các mũi 
phổ XRD trên hình 2b cao hơn nhiều so với hình 
2a. Kết quả này chỉ rằng sản phẩm thu được khi 
sử dụng chất phân tán NaCl có độ kết tinh tốt 
hơn nên hàm lượng α-MnO2 trong sản phẩm cao 
hơn và cấu trúc mạng của nó hoàn thiện hơn. 

3. Hình thái bề mặt và kích thước tinh thể 
sản phẩm 

Sự ảnh hưởng của chất phân tán NaCl đến sự 
hình thành tinh thể MnO2 kích thước nano đã 
được khảo sát. Ngoài ra, hai cách nghiền trộn 
khác nhau sau đây cũng được thử nghiệm: 

Cách 1: Như mô tả trong phần thực nghiệm 

Cách 2: Hai tác chất Mn(CH3COO)2.4H2O 
và KMnO4 được nghiền trộn cùng lúc với chất 
phân tán NaCl. 

ảnh chụp dưới kính hiển vi điện tử quét 
(SEM) của sản phẩm α-MnO2 thu được ở các 
chế độ hàm lượng NaCl và kỹ thuật nghiền trộn 
khác nhau được trình bày trên hình 2. 

Nhận thấy, chất phân tán có vai trò quan 
trọng đối với quá trình kết tinh sản phẩm. Các 
ảnh 2a, 2b và 2c cho thấy khi hàm lượng NaCl 
càng cao thì sản phẩm α-MnO2 thu được ở dạng 
đơn tinh thể càng rõ nét và kích thước càng nhỏ. 

Điều này cũng được xác nhận qua kết quả phân 
tích phổ XRD. 

Kỹ thuật nghiền trộn cũng được ghi nhận là 
một yếu tố ảnh hưởng đến độ kết tinh của sản 
phẩm. ảnh 2c và 2d chỉ rằng kỹ thuật nghiền 
trộn từng tác chất với chất phân tán NaCl trước 
khi nghiền phản ứng đã làm cho tinh thể từng 
tác chất được làm nhỏ tối đa và pha loãng đều 
trong chất phân tán nên sản phẩm α-MnO2 có độ 
kết tinh tốt, kích thước tinh thể bé và đồng đều 
hơn sản phẩm thu được theo kỹ thuật nghiền 
trộn cả 3 hợp phần cùng lúc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 3: ảnh TEM của các mẫu sản phẩm thu 
được ở các chế độ: nKMnO4/nMn(II) = 2/3; tnghiền p.−= 60’; 
Tgià hóa= 120oC; tgià hóa= 120’; 60% NaCl làm chất phân 

tán và  nghiền trộn theo cách 1 
 

Các ảnh SEM (hình 2c) và TEM (hình 3) 
cho thấy khi có mặt chất phân tán NaCl với các 
điều kiện phản ứng và kỹ thuật nghiền trộn thích 
hợp, sản phẩm thu được là α-MnO2 đơn tinh thể, 
dạng hình kim với bán kính đáy khoảng 10 – 
20 nm và chiều dài khoảng vài chục đến vài 
trăm nm. Kết quả này khá phù hợp với gía trị 
trung bình của kích thước tinh thể sản phẩm 
được tính theo công thức Scherrer trên sự nhiễu 
xạ tia X của mặt (211) (hình 1) là 13,98 nm. 
Diện tích bề mặt riêng tương ứng của sản phẩm 
này khoảng 162 m2/g. Kết quả thực nghiệm còn 
cho thấy, dạng hình kim của tinh thể sản phẩm 
không thay đổi khi kéo dài thời gian nghiền 
phản ứng đến 120 phút. 
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KẾT LUẬN 

Bằng phương pháp phản ứng pha rắn ở nhiệt 
độ thường giữa Mn(CH3COO)2.4H2O và KMnO4 
có sử dụng tinh thể NaCl làm chất phân tán đã 
tổng hợp α-MnO2 đơn tinh thể, dạng hình kim 
với bán kính đáy khoảng 10 – 20 nm và chiều 
dài khoảng vài chục đến vài trăm nm. Hiệu suất 
của qui trình điều chế đạt trên 95%.  

Sự hiện diện của chất phân tán NaCl trong 
phản ứng có tác động tích cực đến quá trình tạo 
ra đơn tinh thể α-MnO2 kích thước nano. Ngoài 
ra, kỹ thuật nghiền trộn cũng là một yếu tố khá 
quan  trọng ảnh hưởng đến quá trình này. 

Phương pháp này tương đối đơn giản, không 
sử dụng xúc tác, dung môi, nguyên liệu và thiết 
bị đắt tiền, có thể mở rộng để chế tạo tinh thể 
hợp α-MnO2 cỡ nm ở qui mô lớn. Sản phẩm 
nano α-MnO2 có thể ứng dụng làm vật liệu catôt 
trong pin, đặc biệt là pin liti. 

Công trình này được hoàn thành với sự hỗ 
trợ kinh phí của Đề tài nghiên cứu cơ bản trong 
lĩnh vực Khoa học tự nhiên, mã số 530405. 
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